MÉu CBTT-02

Báo cáo thường niên

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Năm báo cáo: 2007
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

1.1- Quá trình thành lập và phát triển 

· Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

· Tên giao dịch: DOAN XA PORT JOINT STOCK COMPANY

· Tên viết tắt: DOANXA PORT

· Trụ sở chính: Số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn mỹ, Quận Ngô quyền, Hải Phòng

· Điện thoại: (031) 3765029 / (031) 3767949

· Fax: (031) 3765727
· Website: www.doanxaport.com.vn

· Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

 - Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tiền thân là xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá, là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng, được thành lập theo Quyết định số 334/TCCB-LĐ ngày 28/06/1995 của Cục Hàng Hải Việt Nam.

- Ngày 19/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1372/QĐ-TTg, quyết định việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá với vốn điều lệ là 35.000.000.000 đồng trong đó Vốn nhà nước là 17.850.000.000 đồng chiếm 51%. 

- Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chứng nhận: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 12/12/2005 với mã chứng khoán là DXP. 

- Ngày 13 tháng 11 năm 2006, Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước chứng nhận: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 13/11/2006. Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh là ngày 11/12/2006.
- Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 11 năm 2007 Công ty phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế năm 2007.  Theo đó vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu thưởng là 52.500.000.000 đồng trong đó Vốn nhà nước là 26.775.000.000 đồng chiếm 51%. Đến ngày 25/12/2007 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu thưởng, ngày 25/01/2008 cổ phiếu phát hành thêm được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.Tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2007 công ty vẫn chưa làm xong thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
1.2. Ngành nghề kinh doanh

· Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá tại Cảng biển.

· Kinh doanh kho bãi

· Dịch vụ vận tải

· Dịch vụ đại lý vận tải đường biển.

2. Định hướng phát triển

2.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

- Đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống công nghệ xếp dỡ, nâng cao năng suất, chất lượng các dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển thị phần, cải tiến quy trình phục vụ khách hàng theo hướng an toàn, chính xác. áp dụng công nghệ mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và giảm giá thành. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 6% - 8%.

- Công ty tiếp tục củng cố tổ chức, đào tạo bổ sung lực lượng trẻ, nâng cao tay nghề CNV đồng thời tăng cường công tác quản lý và quản trị công ty. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, phát triển các loại hình dịch vụ có khả năng sinh lời cao như dịch vụ bến bãi, xếp dỡ, vận chuyển container.

  2.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Khai thác tối đa nguồn lực hiện tại của Công ty

- Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh phù hợp hướng phát triển của ngành, của Nhà nước và của khu vực.

- Đầu tư hoàn chỉnh và nâng cao năng lực hệ thống cơ sở hạ tầng và dây chuyền xếp dỡ container.

- Hoàn thiện và nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý doanh nghiệp. 

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Năm 2007, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

+ Doanh thu:  75.054.242.782 đồng đạt 125% kế hoạch năm, tăng 35% so với thực hiện năm 2006.

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN:  15.312.383.368 đồng đạt 139% kế hoạch năm, tăng 34% so với thực hiện năm 2006. 
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1. Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2007 là 102.987.975.098 đồng trong đó cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn như sau:   

- Tài sản dài hạn/tổng tài sản: 78,9%

- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản: 21,1%

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 37,94%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 62,06%

1.2. Năm 2007, các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận như sau:

a. Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 20,97% 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu:  20,97%

b. Tỷ suất lợi nhuận /tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản: 14,87%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản: 14,87 % 

c. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu: 24,08 %

d. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (dự kiến) : 1.500 đồng/cổ phiếu

1.3. Khả năng thanh toán tính đến 31/12/2007 ổn định và được thể hiện qua các chỉ tiêu như sau:

- Khả năng thanh toán hiện hành: 2,64lần

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,78 lần

- Khả năng thanh toán nhanh: 0,62 lần

- Khả năng thanh toán nợ dài hạn: 1,59 lần

1.4. Tổng số cổ phần đã phát hành là: 5.250.000 cổ phần tương ứng với 5.250.000 cổ phiếu phổ thông, trong đó Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam nắm giữ 51%. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2007 là 3.500.000 cổ phần, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 1.750.000 cổ phần chính thức được giao dịch từ ngày 25/01/2008. Mỗi cổ phiếu mệnh giá là 10.000 đồng.

- Tính đến thời điểm 31/12/2007, Công ty không có cổ phiếu quỹ
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	So sánh (%)

	
	
	Thực hiện
	Kế hoạch
	2007/2006
	TH2007/KH

	1. Sản lượng (tấn)
	1.788.000
	2.300.000
	2.000.000
	129
	115

	2. Doanh thu (đồng)

- DT thuần về cung cấp DV

- DT hoạt động tài chính 

- Thu nhập khác
	55.776.287.069
52.419.921.357

1.022.633.810

2.333.731.902
	75.054.242.782
73.016.349.368

628.881.373

1.409.012.041
	60.000.000.000
	135
	125

	3. Chi phí (đồng)

- Chi phí kinh doanh

- Chi phí tài chính

Trong đó: lãi vay

- Chi phí khác
	44.311.736.051

41.774.491.994

2.098.922.589

1.656.898.200
438.321.468
	59.741.859.414
56.288.209.205

2.460.419.860

2.239.252.195

993.230.349
	49.000.000.000

	135
	122

	4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (đồng)
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

- Lợi nhuận khác
	11.464.551.018
9.569.140.584

1.895.410.434
	15.312.383.368
14.896.601.676

415.781.692
	11.000.000.000
	134
	139

	5. Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng)
	11.464.551.018
	15.312.383.368


	11.000.000.000
	134
	139


Nhìn vào bảng trên ta thấy: Các chỉ tiêu kinh doanh  năm 2007 đều tăng ở mức cao so với kế hoạch năm 2007 và tăng so với thực hiện năm 2006.

3. Phương hướng về những cải tiến về cơ cấu hoạt động và chính sách trong quản lý.

- Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công nghệ khai thác hàng Container để nâng cao sức cạnh tranh của Công ty. Cải tiến và đổi mới công tác điều hành sản xuất, sử dụng lao động, quy hoạch bãi xếp chứa hàng, áp dụng hoàn chỉnh hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành sản xuất.
- Mở thêm các ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải, trước mắt là dịch vụ giao nhận vận tải đường thuỷ, đường bộ.

- Đào tạo, bổ sung đội ngũ CBCNV về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ quản lý, kiến thức thị trường....đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong cạnh tranh , hội nhập và phát triển.

- Xúc tiến nghiên cứu phương án đầu tư, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tương lai

- Hoạt động SXKD của Công ty CP Cảng Đoạn Xá chủ yếu là khai thác Cảng nên mức độ ổn định trong kinh doanh là khá cao. Do tích cực thực hiện công tác đầu tư nên hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ đang dần được hoàn thiện. Điều đó đã và đang đảm bảo cho Công ty nâng cao được năng suất, chất lượng dịch vụ, giữ ổn định được thị phần kinh doanh.

- Giai đoạn 2008-2012, Công ty tiếp tục phấn đấu để đạt mức tăng trưởng về các chỉ tiêu kinh doanh bình quân hàng năm từ 6(8%; bảo toàn và phát triển được vốn. Bảo đảm việc làm, mức thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông.
IV. Báo cáo tài chính: đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (được gửi riêng)

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2007 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC) - Chi nhánh Hà nội.

- ý kiến của kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của kiểm toán, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2007, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán ViệtNam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
2. Các công ty có liên quan
- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam nắm giữ 51% vốn cổ phần của Công ty. 

- Khoản đầu tư tương ứng với 550.000 cổ phần của Công ty đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ với giá trị là 5.500.000.000 đồng chiếm 2,84% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình vũ tại thời điểm 31/12/2007. Năm 2006 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình vũ đã trả cổ tức là 5% (đã được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 với số tiền là: 250.000.000 đồng tương ứng với số vốn góp tại thời điểm trả cổ tức năm 2006 là 5.000.000.000 đồng). Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2007 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình vũ, cổ tức năm 2007 dự kiến sẽ được chia cho các cổ đông là 4%-5% vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2007 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình vũ chưa có quyết định chính thức về việc chia cổ tức do đó giá trị cổ tức được nhận của khoản đầu tư nêu trên chưa được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình vũ là một Cảng trong khu vực có nhiều tiềm năng phát triển nên trong tương lai đem lại nguồn lợi nhuận tốt cho Công ty
 - Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203003671 của Công ty CP đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng, Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá cam kết góp vốn mua cổ phần của Công ty CP đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng với số cổ phần là 300.000 cổ phần tương ứng với giá trị là 3.000.000.000 đồng chiếm 2,5 % vốn điều lệ của Công ty CP đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng. Tuy nhiên, đến ngày 21/9/2007 Công ty mới góp vốn đợt 1 với số tiền là 300.000.000 đồng, số tiền còn lại là 2.700.000.000 đồng sẽ góp trong quý 1 năm 2008. 
VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty

2.  Tóm tắt lý lịch trong ban điều hành 
2.1.  Giám đốc: Ông Đào Văn Then

+ Năm sinh: 1948 

+ Giới tính: Nam

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: Số 8/49 ngõ Đặng Kim Nở, Cát Dài, Hải Phòng   

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ

+ Quá trình công tác:

 - 1966 ->1970: Thợ máy nhà máy đóng tàu Bạch Đằng

 - 1970 ->1976: Sinh viên khoa cơ khí Trường Đại học giao thông thuỷ HP

 - 1976 ->1983:Giảng viên khoa cơ khí Trường Đại học giao thông thuỷ HP

 - 1984 ->1994: Chuyên viên, Phó phòng Tổ chức nhân sự Cảng Hải Phòng

 - 1994 ->2001: Giám đốc Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá Cảng Hải Phòng

 - 2001 ->nay: Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cảng Đoạn Xá.

2.2.  Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phú

+ Năm sinh: 1958 

+ Giới tính: Nam

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: Số 8 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng   

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Vận tải sông

+ Quá trình công tác:

- 1981 ->1983: Chuyên viên Ban Khai thác Vận tải thuỷ Xí nghiệp Vận tải thuỷ, Cảng Hải Phòng  

 - 1983 ->1995: Trưởng Ban khai thác Vận tải thuỷ Xí nghiệp Vận tải thuỷ, Cảng Hải Phòng  

 - 1995 ->2001: Trưởng Ban kinh doanh Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Đoạn Xá, Cảng Hải Phòng

- 2001 ->nay: uỷ viên HĐQT, phó giám đốc Công ty CP Cảng Đoạn Xá.

2.3.  Phó Giám đốc: Ông Vũ Tuấn Dương

+ Năm sinh: 1967 

+ Giới tính: Nam

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: Số 3 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng   

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ, kỹ sư kinh tế vận tải biển

+ Quá trình công tác:

 - 1991 ->1995: Chuyên viên Ban Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư  Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa, Cảng Hải Phòng   

 - 1995 ->1999: Trưởng Ban kỹ thuật vật tư an toàn  Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Đoạn Xá, Cảng Hải Phòng

- 1999 ->2001: Phó giám đốc Xí nghiệp xếp dỡ Cảng Đoạn Xá, Cảng Hải Phòng

- 2001 ->2005:  Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

- 2005 -> nay: ủy viên HĐQT, phó giám đốc Công ty CP Cảng Đoạn Xá.

3.Tổng thu nhập của Ban giám đốc trong năm 2007: 624.173.764 đồng
4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

3.1. Số lượng cán bộ công nhân viên: Tính đến thời điểm 31/12/2007, tổng số CBCNV là 274 người (kể cả hợp đồng lao động có thời hạn).

3.2. Chính sách đối với người lao động

- Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty không ngừng được cải thiện và tăng năm sau cao hơn năm trước theo sự phát triển của Công ty.

- Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong công ty được thực hiện theo hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động với Giám đốc Công ty, phù hợp với Bộ luật lao động nước Việt Nam.

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động,  người lao động được hưởng lương và các chế độ BHXH, BHYT và các phụ cấp khác phù hợp với công việc người lao động đảm nhiệm.

- Công ty luôn khuyến khích người lao động thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề  để đáp ứng công việc được giao. 

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị Công ty.

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Các thành viên của Hội đồng quản trị:

	- Ông Vũ Hữu Chinh
	Chủ tịch HĐQT                          Bổ nhiệm từ ngày 05/01/2007

	- Ông Lê Đức Kính
	Nguyên Chủ tịch HĐQT             Miễn nhiệm từ ngày 05/01/2007

	- Ông Đào Văn Then
	Phó chủ tịch HĐQT

	- Ông Nguyễn Văn Phú
	Thành viên

	- Ông Bùi Hữu Đạt
	Thành viên

	- Ông Lâm Ngọc Uyên
	Thành viên

	- Ông Vũ Tuấn Dương
	Thành viên         

	- Ông Hoàng Văn Chung
	Thành viên         


Trong đó thành viên độc lập, không tham gia điều hành công ty: 

· Ông Vũ Hữu Chinh
· Ông Lê Đức Kính
· Ông Bùi Hữu Đạt
· Ông Lâm Ngọc Uyên

Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo điều lệ Công ty, họp thường kỳ 3 tháng một lần. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, nghị quyết của HĐQT được triển khai và thực hiện có hiệu quả.
1.2. Các thành viên trong Ban kiểm soát

	- Bà Nguyễn Thị Lan Anh
	Trưởng ban 

	- Ông Phạm Văn Hải
	Uỷ viên 

	- Bà Bùi Thị Bích Liên
	Uỷ viên


 Trong đó 02 là thành viên độc lập, không tham gia điều hành công ty: 

         -  Bà Nguyễn Thị Lan Anh

         -  Ông Phạm Văn Hải

Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. Cử thành viên ban kiểm soát tham gia vào tổ chấm thầu mua sắm đầu tư tài sản cố định, tham gia ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát đã xem xét, kiểm tra  báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2007.

1.3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT ( Ngày 15/02/2008):
	- Ông Vũ Hữu Chinh:
	Đại diện sở hữu vốn Nhà nước 840.000 cổ phần, chiếm 16% trên tổng số cổ phần của Công ty 

	- Ông Lê Đức Kính:


	Cá nhân sở hữu 3.900 cổ phần, chiếm 0,074% trên tổng số cổ phần Công ty

	- Ông Đào Văn Then
	Cá nhân sở hữu 21.060 cổ phần, chiếm 0,401 % trên tổng số cổ phần Công ty

Đại diện sở hữu vốn Nhà nước 735.000 cổ phần, chiếm 14% trên tổng số cổ phần của Công ty.

	- Ông Nguyễn Văn Phú
	Cá nhân sở hữu 9.000 cổ phần, chiếm 0,171 % trên tổng số cổ phần Công ty

Đại diện sở hữu vốn Nhà nước 367.500 cổ phần, chiếm 07% trên tổng số cổ phần của Công ty.

	- Ông Vũ Tuấn Dương
	Cá nhân sở hữu 16.500 cổ phần, chiếm 0,314 % trên tổng số cổ phần Công ty

Đại diện sở hữu vốn Nhà nước 367.500 cổ phần, chiếm 07% trên tổng số cổ phần của Công ty.

	-Ông Hoàng Văn Chung
	Cá nhân sở hữu 16.500 cổ phần, chiếm 0,314 % trên tổng số cổ phần Công ty

	- Ông Bùi Hữu Đạt
	Cá nhân sở hữu 19.080 cổ phần, chiếm 0,363 % trên tổng số cổ phần Công ty

	- Ông Lâm Ngọc Uyên
	Cá nhân sở hữu 2.790 cổ phần, chiếm 0,053 % trên tổng số cổ phần Công ty




1.4. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
Tổng tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007: 122.400.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT: 0,4 % thu nhập bình quân của CBCNV trong năm

+ Các thành viên HĐQT, trưởng ban kiểm soát: : 0,25% thu nhập bình quân của CBCNV trong năm

+ Thành viên ban kiểm soát: 0,2 % thu nhập bình quân của CBCNV trong năm

	2. Các dữ liêu thống kê về cổ đông( Ngày 15/02/2008)
	
	
	
	
	
	

	2.1-  Cơ cấu vốn cổ đông sau phát hành
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ

	Danh mục
	Cổ đông trong n​ước
	Cổ đông nước ngoài
	Tổng

	
	Sè l­​îng CP
	Giá trị
	Tỷ lệ(%)
	Số lượng CP
	Giá trị
	Tỷ lệ(%)
	Sè l­​îng CP
	Giá trị
	Tỷ lệ(%)

	Tổng số vốn chủ sở hữu sau phát hành
	5.250.000
	52.500.000
	 
	 
	 
	 
	5.250.000
	52.500.000
	100,00

	1. Cổ đông nhà nư​ớc:
	2.677.500
	26.775.000
	    51,00 
	 
	 
	 
	2.677.500
	26.775.000
	51,00

	2. Cổ đông đặc biệt:
	140.910
	1.409.100
	      2,68 
	 
	 
	 
	140.910
	1.409.100
	2,68

	- Hội đồng quản trị - Ban giám đốc:
	88.830
	888.300
	      1,69 
	 
	 
	 
	88.830
	888.300
	1,69

	- Ban kiểm soát:
	30.300
	303.000
	      0,58 
	 
	 
	 
	30.300
	303.000
	0,58

	- Kế toán tr​ưởng:
	21.780
	217.800
	      0,41 
	 
	 
	 
	21.780
	217.800
	0,41

	3. Cổ đông trong công ty:
	154.080
	1.540.800
	2,93
	0
	0
	0
	154.080
	1.540.800
	2,93

	- Cổ phiếu quỹ:
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0
	0,00

	- Cán bộ công nhân viên:
	154.080
	1.540.800
	2,93
	 
	 
	 
	154.080
	1.540.800
	2,93

	4. Cổ đông ngoài công ty:
	2.206.475
	22.064.750
	42,03
	71.035
	710.350
	1,35
	2.277.510
	22.775.100
	       43,38 

	- Cá nhân:
	1.602.135
	16.021.350
	30,52
	53.035
	530.350
	1,01
	1.655.170
	16.551.700
	31,53

	- Tổ chức:
	604.340
	6.043.400
	11,51
	18.000
	180.000
	0,34
	622.340
	6.223.400
	11,85


	2.2-Cơ cấu về tỷ lệ sở hữu
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính giá trị: 1000 VNĐ

	Danh mục
	Cổ đông trong nước
	Cổ đông nư​ớc ngoài
	Tổng

	
	Sè l­​îng CP
	Giá trị
	Tỷ lệ(%)
	Sè l­​îng CP
	Giá trị
	Tỷ lệ(%)
	Sè l​­îng CP
	Giá trị
	Tỷ lệ(%)

	Tổng số vốn chủ sở hữu
	5.250.000
	52.500.000
	 
	 
	 
	 
	5.250.000
	52.500.000
	100,00

	 Cổ đông sáng lập:
	0
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0
	0,00

	 Cổ đông sở hữu trên 5% 
	2.941.170
	29.411.700
	56,02
	 
	 
	 
	2.941.170
	29.411.700
	56,02

	cổ phiếu có quyền biểu quyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5%
	376.590
	3.765.900
	7,17
	 
	0
	0,00
	376.590
	3.765.900
	7,17

	cổ phiếu có quyền biểu quyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cổ đông nắm giữ d​ới 1% 
	1.861.205
	18.612.050
	35,45
	71.035
	710.350
	1,35
	1.932.240
	19.322.400
	36,80

	cổ phiếu có quyền biểu quyết
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